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Lời nói đầu 

TCVN 7391-3 : 2005  hoàn toàn tương đương với ISO 10993-3 : 2003. 

TCVN 7391-3 : 2005 do Tiểu ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC210/SC1 Trang 

thiết bị y tế biên soạn, trên cơ sở dự thảo đề nghị của Viện Trang thiết bị và Công 

trình y tế − Bộ Y tế, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa 

học và Công nghệ ban hành. 

TCVN 7391 gồm các tiêu chuẩn sau, với tên chung Đánh giá sinh học trang thiết bị 

y tế: 

– TCVN 7391-1 : 2004 (ISO 10993-1 : 2003)  Phần 1: Đánh giá và thử nghiệm. 

– TCVN 7391-2 : 2005 (ISO 10993-2 : 1992)  Phần 2: Yêu cầu sử dụng động vật. 

– TCVN 7391-3 : 2005 (ISO 10993-3 : 2003)  Phần 3: Phép thử độc tính di 

truyền, khả năng gây ung thư và độc tính sinh sản. 

– TCVN 7391-4 : 2005 (ISO 10993-4 : 2002)  Phần 4: Chọn phép thử tương tác 

với máu. 

– TCVN 7391-5 : 2005 (ISO 10993-5 : 1999)  Phần 5: Phép thử độc tính tế bào in 

vitro. 

– TCVN 7391-7 : 2004 (ISO 10993-7 : 1995)  Phần 7: Dư lượng sau tiệt trùng bằng 

etylen oxit. 

Bộ tiêu chuẩn ISO 10993 còn các tiêu chuẩn sau: 

– ISO 10993-6 : 1994  Biological evaluation of medical devices − Part 6: Tests 

for local effects after implantation. 

– ISO 10993-9 : 1999  Biological evaluation of medical devices − Part 9: 

Framework for identification and quantification of potential degradation 

products. 

– ISO 10993-10 : 2002  Biological evaluation of medical devices − Part 10: Tests 

for irritation and delayed-type hypersensitivity. 

– ISO 10993-11 : 1993  Biological evaluation of medical devices − Part 11: Tests 

for systemic toxicity. 

– ISO 10993-12 : 2002  Biological evaluation of medical devices − Part 12: 

Sample preparation and reference materials. 
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– ISO 10993-13 : 1998  Biological evaluation of medical devices − Part 13: 

Identification and quantification of degradation products from polymeric 

medical devices. 

– ISO 10993-14 : 2001  Biological evaluation of medical devices − Part 14: 

Identification and quantification of degradation products from ceramics. 

– ISO 10993-15 : 2000  Biological evaluation of medical devices − Part 15: 

Identification and quantification of degradation products from metals and 

alloys. 

– ISO 10993-16 : 1997  Biological evaluation of medical devices − Part 16: 

Toxicokinetic study design for degradation products and leachables. 

– ISO 10993-17 : 2002  Biological evaluation of medical devices − Part 17: 

Establishment of allowable limits for leachble substances. 

– ISO 10993-18 : 2005  Biological evaluation of medical devices − Part 18: 

Chemical characterization of materials. 

và ISO đang biên soạn: 

– ISO 10993-19  Biological evaluation of medical devices − Part 19: Physico-

chemical. mechanical and morphological characterization. 

– ISO 10993-20  Biological evaluation of medical devices − Part 20: Principles 

and methods for immunotoxicology testing of medical devices. 

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu 

thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu 

chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 

127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 

 

 

 

 

 

 

 



TCVN 7391-3 : 2005 

5 

 

 

 



TCVN 7391-3 : 2005 

6 

 

Lời giới thiệu 

Cơ sở của đánh giá sinh học trang thiết bị y tế thường dựa trên kinh nghiệm và hướng vào an toàn 

cho con người. Các nguy cơ, ảnh hưởng không thể đảo ngược và nghiêm trọng như ung thư hoặc 

quái thai ở thế hệ thứ hai phải được đặc biệt lưu tâm. Các điều khoản về an toàn trang thiết bị y tế 

như giảm thiểu các nguy cơ phải được đặt lên hàng đầu. Việc đánh giá sự biến đổi gen, chất gây 

ung thư và nguy hiểm sinh sản là phần cốt lõi của việc kiểm soát các nguy cơ trên. Không phải tất 

cả các phép thử là đánh giá độc tố, chất gây ung thư hoặc độc tố lặp lại được nghiên cứu một cách 

đầy đủ, cũng như tính pháp lý, hiệu lực của các thử nghiệm về trang thiết bị y tế đều chưa được 

thiết lập chuẩn xác. 

Các văn bản về mẫu thử và chuẩn bị mẫu, các kiến thức khoa học về chữa trị bệnh và tính hiệu lực 

của phép thử được viện dẫn rất hạn chế theo các phương pháp đã có sẵn. Ví dụ, ý nghĩa sinh học 

của chất sinh ung thư ở cơ thể người còn được hiểu rất ít. Hy vọng rằng các tiến bộ khoa học và y 

tế sẽ được nắm vững, ứng dụng và tiếp cận đến các phương pháp thử về độc tố quan trọng này. 

Tại thời điểm xây dựng phần này của TCVN 7391 (ISO 10993), hầu hết các phương pháp thử đưa 

ra đã được chấp nhận. Trong tương lai, các phương pháp đối với thử nghiệm có tính khoa học vững 

chắc có thể được chấp nhận vì các phương pháp này đã đề cập đến các vấn đề liên quan đến 

đánh giá tính an toàn. 

Trong việc lựa chọn các phép thử cần thiết để đánh giá một thiết bị y tế cụ thể, không có lựa chọn 

nào khác là phải đảm bảo việc đánh giá thận trọng đối với người sử dụng và sự tương tác tiềm ẩn 

của thiết bị này với các hệ thống sinh học khác nhau. Các nghiên cứu này sẽ đặc biệt quan trọng 

trong các lĩnh vực như: khoa học nghiên cứu về sự phát triển và tái sinh của chất độc. 

Tiêu chuẩn này giới thiệu các phương pháp thử để phát hiện các nguy cơ sinh học cụ thể, các 

thuật để lựa chọn phương pháp thử, điều này sẽ giúp cho việc nhận dạng các nguy cơ. Không phải 

lúc nào thử nghiệm cũng luôn luôn cần và có ích trong việc nhận dạng các nguy cơ, nhưng thử 

nghiệm lại đặc biệt có ý nghĩa quan trọng trong việc đạt được độ nhạy tối đa của phép thử. Phần 

lớn các phép thử trong TCVN 7391 (ISO 10993) đều tham khảo các Hướng dẫn thử nghiệm các 

hoá chất do Tổ chức Phát triển và Hợp tác kinh tế (OECD) biên soạn. 

Việc giải thích rõ điều đã nghiên cứu phát hiện và các ứng dụng có hiệu quả đến sức khoẻ con 

người không nằm trong phạm vi của TCVN 7391 (ISO 10993). Do nhiều tác động có thể xảy ra và 

tầm quan trọng của các yếu tố này như: mức độ tiếp xúc, các loài sinh vật khác nhau và các 

nghiên cứu về cơ học hoặc lý luận, các đánh giá rủi ro phải thực hiện trên cơ sở của từng  

tình huống. 
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T i ê u  c h u È n  q u ố c  g I a TCVN 7391-3 : 2005 

Xuất bản lần 1 

 

Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế −−−− 

Phần 3: Phép thử độc tính di truyền, khả năng gây ung thư và 

độc tính sinh sản 

Biological evaluation of medical devices −  

Part 3: Tests for genotoxicity, carcinogenicity and reproductive toxicity 

 

1   Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này qui định phương thức để nhận biết nguy cơ và các phép thử trên trang thiết bị y tế 

với các khía cạnh sinh học sau:  

– độc tính di truyền, 

– khả năng gây ung thư, và 

– độc tính sinh sản và phát triển. 

Tiêu chuẩn này được áp dụng để đánh giá một trang thiết bị y tế có thể gây ra độc tính di truyền, 

khả năng gây ung thư hoặc độc tính sinh sản. 

Chú thích: Hướng dẫn lựa chọn các phép thử đã nêu trong TCVN 7391-1 : 2004 (ISO 10993-1). 

2   Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn 

ghi năm ban hành thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm ban hành 

thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. 

TCVN 7391-1 : 2004 (ISO 10993-1 : 2003)  Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế – Phần 1: Đánh 

giá và thử nghiệm. 
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TCVN 7391-2 : 2005 (ISO 10993-2 : 1992)  Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế – Phần 2: Yêu 

cầu sử dụng động vật. 

ISO 10993-6 : 1994  Biological evaluation of medical devices − Part 6: Tests for local effects after 

implantation (Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế – Phần 6: Thử nghiệm tác động cục bộ sau  

cấy ghép). 

ISO 10993-12 : 2002  Biological evaluation of medical devices − Part 12: Sample preparation and 

reference materials (Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế – Phần 12: Chuẩn bị mẫu và vật liệu  

đối chứng). 

ISO 10993-18  Biological evaluation of medical devices − Part 18: Chemical characterization of 

materials (Đánh giá sinh học trang thiết bị y tế – Phần 18: Đặc trưng hoá học của vật liệu). 

OECD 4141)  Prenatal development toxicity study (Nghiên cứu độc tính phát triển trước sinh). 

OECD 415  One-generation reproduction toxicity study (Nghiên cứu độc tính sinh sản một thế hệ). 

OECD 416  Two-generation reproduction toxicity (Độc tính sinh sản hai thế hệ). 

OECD 421  Reproduction/developmental toxicity screening test (Phép thử sàng lọc độc tính sinh 

sản/phát triển). 

OECD 451  Carcinogenicity studies (Nghiên cứu khả năng gây ung thư). 

OECD 453  Combined chronic toxicity/carcinogenicity studies (Nghiên cứu sự kết hợp khả năng 

gây ung thư/độc tính trường diễn). 

OECD 471  Bacterial reverse mutation test (Phép thử đột biến ngược đối với vi khuẩn). 

OECD 473  In vitro mammalian chromosome aberration test (Phép thử bất thường cấu trúc nhiễm 

sắc thể động vật có vú in vitro). 

OECD 476   In vitro mammalian cell gene mutation test (Phép thử đột biến gen tế bào động vật có vú in vitro). 

3   Thuật ngữ và định nghĩa 

Tiêu chuẩn này áp dụng thuật ngữ và định nghĩa trong TCVN 7391-1 : 2004 (ISO 10993-1),  

ISO 10993-12 và các thuật ngữ định nghĩa sau đây. 

3.1  

Phép thử khả năng gây ung thư (carcinogenicity test) 

Phép thử để xác định khả năng gây khối u của các trang thiết bị y tế, vật liệu và/hoặc chất chiết 

xuất bởi tiếp xúc một lần hoặc nhiều lần qua một phần quãng đời tồn tại của động vật thử. 

                                                

1) Tổ chức hợp tác Kinh tế và Phát triển. 
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Chú thích: Các phép thử này có thể được thiết kế để kiểm tra độc tính trường diễn và khả năng gây khối 

u trong một nghiên cứu thực nghiệm đơn lẻ. Khi độc tính trường diễn và khả năng gây ung thư được đánh 

giá trong một nghiên cứu, thì nên quan tâm đến thiết kế nghiên cứu nhấn mạnh việc chọn liều lượng. Điều 

này sẽ giúp đảm bảo rằng chết yểu do độc tính trường diễn tích luỹ không gây hại đến đánh giá thống kê 

của các động vật sống sót đến thời hạn ngừng nghiên cứu (ví dụ, tuổi thọ bình thường). 

3.2  

Thiết bị y tế tích tụ năng lượng (energy-depositing medical device) 

Trang thiết bị có tác động trị liệu hoặc chẩn đoán bằng cách chuyển bức xạ điện từ, bức xạ ion 

hoá hoặc siêu âm. 

Chú thích: Định nghĩa này không bao gồm các trang thiết bị y tế chuyển dòng điện đơn giản, ví dụ các 

trang thiết bị y tế đốt bằng điện, bộ điều nhịp hoặc bộ kích thích chức năng bằng điện. 

 

3.3  

Phép thử độc tính di truyền (genotoxicity test) 

Phép thử sử dụng tế bào động vật có vú hoặc không có vú, vi khuẩn, men hoặc nấm để xác định 

xem có đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể hoặc đột biến gen (ADN) gây ra bởi các mẫu thử. 

Chú thích: Những phép thử này có thể bao gồm động vật nguyên. 

 

3.4  

Liều chịu đựng tối đa (MTD) [maximum tolerated dose (MTD)] 

Liều cao nhất mà động vật thử có thể chịu đựng được mà không gây ra bất kỳ ảnh hưởng sinh lý 

có hại nào. 

3.5  

Phép thử độc tính sinh sản và phát triển (reproductive and developmental toxicity test) 

Phép thử để đánh giá những ảnh hưởng tiềm tàng của các mẫu thử trên chức năng sinh sản, mô 

phôi học (gây quái thai), và phát triển ở giai đoạn sớm trước và sau khi sinh. 

4   Phép thử độc tính di truyền 

4.1   Quy định chung 

Trước khi quyết định tiến hành một phép thử độc tính di truyền phải xem xét TCVN 7391-1 : 2004 

(ISO 10993-1) và đặc trưng hoá học của các vật liệu (ISO 10993-18). Cơ sở cho một chương trình 

thử nghiệm là xem xét tất cả các yếu tố có liên quan và phải lập thành văn bản. 

TCVN 7391-1 : 2004 (ISO 10993-1) chỉ ra các trường hợp mà khả năng gây độc tính di truyền là một 

nguy cơ liên quan đến việc xem xét đánh giá toàn bộ an toàn sinh học [xem TCVN 7391-1 : 2004 
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(ISO 10993-1), Bảng 1]. Tuy nhiên, thử nghiệm độc tính di truyền không cần thiết cho các trang 

thiết bị y tế và các cấu kiện làm bằng vật liệu được biết là không gây độc tính di truyền. Thử 

nghiệm độc tính di truyền được đặt ra nếu việc xét lại thành phần của vật liệu cho thấy trang thiết 

bị y tế cấu thành bằng các hợp chất có thể tương tác với vật liệu di truyền, hoặc khi thành phần 

hoá học của trang thiết bị y tế không được biết rõ. Trong những trường hợp như vậy, khả năng gây 

độc tính di truyền của các thành phần hoá học nghi ngờ phải được xem xét, chú ý đến khả năng 

kết hợp hơn là tiến hành các phép thử độc tính di truyền trên toàn bộ vật liệu hoặc trang thiết bị  

y tế. 

Khi độc tính di truyền của trang thiết bị y tế được cho là cần khảo cứu thì phải dùng một loạt phép 

thử in vitro. Loạt phép thử này sẽ bao gồm, hoặc là hai phép thử nếu thực hiện theo 4.2.1.2, trong 

đó sử dụng xét nghiệm lympho chuột kết hợp với xác định số lượng khuẩn lạc và kích cỡ, hoặc là 

ba phép thử nếu thực hiện theo 4.2.1.1. Khi tiến hành thử, ít nhất là hai phép thử nghiên cứu các 

điểm cuối khác nhau, phải sử dụng tế bào động vật có vú. 

4.2   Thuật thử nghiệm 

4.2.1   Thử nghiệm độc tính di truyền phải được tiến hành trên cơ sở một quyết định khởi đầu để 

phép thử phù hợp với lựa chọn 1 (4.2.1.1) hoặc lựa chọn 2 (4.2.1.2).                                                                                                  

4.2.1.1   Lựa chọn 1 

a) một phép thử đột biến gen trong vi khuẩn (OECD 471); và 

b) một phép thử đột biến gen tế bào động vật có vú (OECD 476); và 

c) một phép thử tách gen trong tế bào động vật có vú (OECD 473). 

4.2.1.2   Lựa chọn 2 

a) một phép thử đột biến gen trong vi khuẩn (OECD 471); và 

b) một phép thử đột biến gen tế bào động vật có vú (OECD 476) đặc biệt là xét nghiệm lympho 

chuột kết hợp với xác định số lượng khuẩn lạc và kích cỡ để bao trùm cả hai điểm cuối (tách 

gen và đột biến gen). 

4.2.2   Nếu tất cả các phép thử in vitro được thực hiện theo 4.2.1 là âm tính, thì không có cơ sở để 

biện hộ cho phép thử độc tính di truyền trên động vật tiếp sau và không nên tiến hành phép thử 

này để ngăn ngừa việc sử dụng động vật không hợp lý. 

Thử nghiệm in vitro phải được tiến hành theo TCVN 7391-2 : 2005 (ISO 10993-2). 

4.2.3   Nếu bất kỳ một phép thử in vitro nào là dương tính, thì hoặc là phép thử gây đột biến in vivo 

phải được tiến hành (xem 4.2.4) hoặc là giả thuyết rằng hợp chất là chất gây đột biến. 
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4.2.4    Bất kỳ một phép thử in vivo nào được chọn lựa phải dựa trên cơ sở điểm cuối phù hợp nhất 

được xác định bằng các phép thử in vitro. Phải cố gắng để chứng minh rằng chất thử đã đến được 

cơ quan đích. Nếu không chứng minh được điều này, thì cần tiến hành một phép thử in vivo thứ hai 

cho một cơ quan đích khác để xác minh việc không có khả năng gây độc tính di truyền in vivo. 

Các phép thử in vivo thường được sử dụng: 

a) phép thử nhân sinh sản ở bộ gặm nhấm (OECD 474), hoặc 

b) phân tích pha giữa trong tuỷ xương bộ gặm nhấm (OECD 475), hoặc 

c) phép thử tổng hợp ADN không được thực hiện với tế bào gan của động vật có vú (OECD 486). 

Quyết định hệ thống thử phù hợp nhất phải được chứng minh là đúng và được lập thành văn bản. 

4.2.5   Phải được chứng minh là đúng và lập thành văn bản nếu dùng hệ thống thử in vivo khác để 

nghiên cứu độc tính di truyền với mục đích có thông tin bổ sung cho vấn đề này.  

4.3   Chuẩn bị mẫu 

4.3.1   Nếu các phép thử được thực hiện trên một vật liệu hoặc một trang thiết bị y tế hoặc cả hai, 

thì việc chuẩn bị mẫu phải tuân theo ISO 10993-12. Các phép thử phải được tiến hành trên chất 

chiết, chất chiết khuyếch đại hoặc hợp chất hoá học riêng biệt của vật liệu/trang thiết bị y tế. Nồng 

độ thử cao nhất phải tuân theo hướng dẫn của OECD. Nếu sử dụng điều kiện khuyếch đại, cần 

chú ý rằng điều này không thay đổi đặc tính hoá học. 

4.3.2   Một dung môi thích hợp phải được lựa chọn trên cơ sở tương hợp của dung môi đó với hệ 

thống thử nghiệm và khả năng để tăng cường quá trình chiết của vật liệu hoặc trang thiết bị y tế. 

Cơ sở để lựa chọn dung môi phải lập thành văn bản. 

4.3.3   Nếu sử dụng hai chất chiết thích hợp và có liên quan, thì một trong hai phải là dung môi 

cực. Chất thứ hai là dung môi không cực hoặc chất lỏng phù hợp bản chất và việc sử dụng trang 

thiết bị y tế, cả hai chất phải phù hợp với hệ thống thử. 

4.4   Phương pháp thử 

4.4.1   Phép thử độc tính di truyền in vitro 

Phương pháp thử độc tính di truyền in vitro phải được lựa chọn theo hướng dẫn của OECD về thử 

nghiệm hoá học. 

Các phương pháp thử được ưu tiên sử dụng là OECD 471, OECD 473, OECD 476, OECD 479 và 

OECD 482. Trong nghiên cứu và chọn lựa phép thử cần xem xét đến một số vật liệu hoặc các chất 

có thể ảnh hưởng đến phép thử, ví dụ chất kháng sinh và chất khử trùng. Nếu có ảnh hưởng thì 

việc thuyết minh lựa chọn phải được lưu hồ sơ. 
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4.4.2   Phép thử độc tính di truyền in vivo 

Phương pháp thử độc tính di truyền in vivo phải được lựa chọn theo hướng dẫn của OECD về thử 

nghiệm hoá học. 

Các phương pháp thử được ưu tiên sử dụng là OECD 474, OECD 475, OECD 478, OECD 483, 

OECD 484, OECD 485 và OECD 486. 

Chú thích: Gần đây, các hệ thống thử động vật chuyển gen đã được phát triển để thử nghiệm độc tính di 

truyền. Những phép thử này đã chứng tỏ có giá trị để thử nghiệm trang thiết bị y tế, nhưng việc sử dụng vẫn 

chưa có hiệu lực tại thời điểm ban hành tiêu chuẩn này. Tham khảo các hệ thống thử nêu trong thư mục tài 

liệu các động vật chuyển gen. 

5   Phép thử khả năng gây ung thư 

5.1   Quy định chung 

Trước khi quyết định tiến hành một phép thử khả năng gây ung thư phải xem xét TCVN 7391-1 : 2004 

(ISO 10993-1) và ISO 10993-18. Quyết định để thực hiện một phép thử phải được xác minh là 

đúng trên cơ sở đánh giá khả năng gây ung thư do sử dụng trang thiết bị y tế. Thử nghiệm khả 

năng gây ung thư không được tiến hành khi không đưa ra số liệu thử nghiệm nào mới về khả năng 

gây ung thư mặc dù các nguy cơ có thể được đánh giá hoặc quản lý phù hợp. 

Chú thích:  Hệ thống biến đổi tế bào in vitro có thể được sử dụng để tiền sàng lọc độc tính gây ung thư. 

Phép thử biến đổi tế bào còn chưa được mô tả trong tiêu chuẩn. Các thông tin bổ sung về hệ thống thử biến 

đổi tế bào được nêu trong Phụ lục A. 

 

5.2   Thuật thử nghiệm 

5.2.1   Khi không có bằng chứng để loại bỏ nguy cơ gây ung thư, thì cần xem xét các tình huống 

trong đó cần thiết thử nghiệm khả năng gây ung thư, có thể gồm các vấn đề sau: 

a) vật liệu có thể tái hấp thụ và trang thiết bị y tế có thời gian tái hấp thụ hơn 30 ngày, trừ khi có 

số liệu thích hợp và có ý nghĩa về sử dụng hoặc tiếp xúc của con người.     

b) vật liệu và trang thiết bị y tế ứng dụng trong cơ thể và/hoặc khoang cơ thể tiếp xúc vĩnh viễn 

hoặc tích luỹ hơn 30 ngày, trừ khi đã được chứng minh là sử dụng tốt.  

Thử nghiệm khả năng gây ung thư của vật liệu gây độc tính di truyền chưa được xác minh về mặt 

khoa học. Đối với vật liệu gây độc di truyền, phải dự đoán có nguy cơ gây ung thư và phải quản lý 

thích hợp các rủi ro. 
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5.2.2   Nếu tuân theo TCVN 7391-1 : 2004 (ISO 10993-1), phải xem xét độc tính trường diễn và 

khả năng gây ung thư và xác định rằng thử nghiệm là cần thiết, thì các phép thử phải được tiến 

hành theo OECD 453, nếu có thể. 

5.2.3   Nếu tuân theo TCVN 7391-1 : 2004 (ISO 10993-1), chỉ xem xét nghiên cứu khả năng gây 

ung thư và xác định rằng thử nghiệm là cần thiết, thì các phép thử phải được tiến thành theo  

OECD 451. 

5.2.4   Một loài động vật là đủ cho thử nghiệm trang thiết bị y tế. Lựa chọn loài phải được xác minh 

là phù hợp và được lập thành văn bản. 

Chú thích: Gần đây, các phép thử động vật chuyển gen đã được phát triển để thử nghiệm khả năng gây 

ung thư, nhưng chúng chưa được xác nhận là đúng cho các trang thiết bị y tế tại thời điểm ban hành tiêu 

chuẩn này. Các tham khảo trên các hệ thống thử được đưa ra trong thư mục tài liệu về các phép thử động 

vật chuyển gen như là phương pháp thay thế cho các phép thử khả năng gây ung thư suốt đời. 

5.3   Chuẩn bị mẫu 

Chuẩn bị mẫu phải tuân theo ISO 10993-12. Nếu có thể, trang thiết bị y tế được thử phải ở trạng 

thái “sẵn sàng sử dụng” của nó. 

5.4   Phương pháp thử 

5.4.1  Nếu các phép thử khả năng gây ung thư là cần thiết như một phần của đánh giá an toàn 

sinh học, thì những nghiên cứu này phải được thực hiện bằng các hoá chất xác định hoặc các chất 

chiết đặc trưng của trang thiết bị y tế. Thực hiện các nghiên cứu cấy ghép (xem Phụ lục C) phải 

được xác minh là đúng và vai trò đánh giá nguy cơ với người phải được mô tả và lập thành  

văn bản. 

5.4.2   Nếu thực  hiện một nghiên cứu cấy ghép, thì việc sử dụng trang thiết bị y tế trong lâm sàng 

phải được xem xét khi chọn vị trí cấy ghép. 

5.4.3  Thử nghiệm một chất chiết được xem là phù hợp, nếu các phép thử khả năng gây ung thư 

được tiến hành theo OECD 451 hoặc OECD 453. 

5.4.4  Các mô được đánh giá bao gồm các mô liên quan có trong danh mục được chỉ ra trong 

OECD 451 hoặc OECD 453 cũng như các mô cấy ghép và mô lân cận. 
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6   Phép thử độc tính sinh sản và phát triển 

6.1   Quy định chung 

6.1.1   Trước khi quyết định tiến hành các phép thử độc tính sinh sản và phát triển phải xem xét 

TCVN 7391-1 : 2004 (ISO 10993-1) và ISO/DIS 10993-18. Quyết định để thực hiện một phép thử 

phải được xác minh là đúng trên cơ sở đánh giá nguy cơ gây độc tính sinh sản và phát triển do sử 

dụng trang thiết bị y tế. 

6.1.2  Không cần tiến hành thử nghiệm độc tính sinh sản cho trang thiết bị y tế có thể tái hấp thụ 

hoặc trang thiết bị y tế chứa các chất có thể lọc qua nếu có số liệu chắc chắn và phù hợp về các 

nghiên cứu hấp thụ, trao đổi chất và phân bố, hoặc thiếu độc tính sinh sản của tất cả các thành 

phần có trong chất chiết của vật liệu hoặc trang thiết bị y tế. 

6.1.3   Không cần tiến hành thử nghiệm độc tính sinh sản và phát triển nếu đánh giá nguy cơ sinh 

học của trang thiết bị y tế cho thấy có thể chấp nhận được và xem xét là nguy cơ độc tính sinh sản 

và phát triển bị loại trừ. 

6.2   Thuật thử nghiệm 

Khi không có bằng chứng loại trừ nguy cơ độc tính sinh sản/phát triển thì phải xem xét các phép 

thử sinh sản/phát triển. Quá trình này bao gồm các phép thử sau đây: 

a) các trang thiết bị tiếp xúc vĩnh viễn hoặc lâu dài có thể tiếp xúc trực tiếp với mô sinh sản hoặc 

ph«i/thai; 

b) các trang thiết bị y tế tích tụ năng lượng; 

c) các vật liệu có thể tái hấp thụ hoặc các chất có thể thấm qua. 

Nếu cần thử nghiệm, phép thử phải bắt đầu với OECD 421 để cung cấp thông tin ban đầu về các 

tác động có thể đến sinh sản hoặc phát triển. Kết quả dương tính của phép thử này có ích cho 

đánh giá nguy cơ ban đầu và đóng góp vào quyết định về sự cần thiết và tính toán thời gian của 

phép thử bổ sung. 

Nếu phép thử bổ sung là cần thiết thì các phép thử phải được tiến hành theo OECD 414, OECD 

415, hoặc OECD 416 một cách thích hợp. 

6.3   Chuẩn bị mẫu 

6.3.1  Chuẩn bị mẫu phải tuân theo ISO 10993-12. Nếu có thể, trang thiết bị y tế được thử phải ở 

trạng thái “sẵn sàng sử dụng” của nó. 



TCVN 7391-3 : 2005 

15 

6.3.2  Đối với trang thiết bị y tế tích tụ năng lượng, sự tiếp xúc với toàn bộ cơ thể động vật là thích 

hợp. Những giải pháp tiếp xúc an toàn với cơ quan sinh sản của người đã được dự đoán trước phải 

được áp dụng. 

6.3.3  Liều cao nhất được sử dụng trong động vật là liều chịu đựng cao nhất hoặc liều bị hạn chế 

bởi thân thể của loại động vật. Liều này phải được biểu thị như một bội số của sự tiếp xúc lớn nhất 

với con người (theo khối lượng và/hoặc diện tích bề mặt của liều trên kilogam của đối tượng). 

Thử nghiệm in vivo phải được tiến hành theo TCVN 7391-2 : 2005 (ISO 10993-2). 

6.4   Phương pháp thử   

6.4.1   Đánh giá tác động đến thế hệ đầu tiên (F1) hoặc thậm chí thế hệ thứ hai (F2) phải tiến 

hành theo OECD 414, OECD 415,  hoặc OECD 416 và OECD 421. Vì các hướng dẫn của OECD  

không nhằm vào trang thiết bị y tế nên phải xem xét một số thay đổi sau : 

– liều (trong trường hợp trang thiết bị y tế tích tụ năng lượng); 

– đường ứng dụng (cấy ghép, ngoài đường tiêu hoá, các tuyến khác); 

– môi trường chiết (chất chiết lỏng và không lỏng); 

– thời gian tiếp xúc (mức độ cao trong máu khi hình thành các cơ quan, khi có thể). 

Chú thích: Phụ thuộc vào mục đích sử dụng của con người và đặc tính của vật liệu, nghiên cứu trước khi 

sinh hoặc sau khi sinh có thể được chỉ rõ. 

6.4.2   Nếu thông tin nhận được từ các phép thử khác chỉ ra các tác động tiềm tàng với hệ thống 

sinh sản đực thì sau đó phải tiến hành các phép thử khác phù hợp đối với độc tính sinh sản đực. 

Chú thích: Gần đây, các hệ thống thử nghiệm sính sản in vitro đã được phát triển. Các hệ thống này có 

ích như là phương pháp thử tiền sàng lọc cho độc tính sinh sản và phát triển. Tham khảo các hệ thống thử 

sinh sản in vitro trong thư mục tài liệu để thử nghiệm độc tính sinh sản/phát triển. 

7   Báo cáo thử nghiệm 

7.1   Báo cáo thử nghiệm bao gồm ít nhất các chi tiết sau đây, nếu liên quan : 

a) mô tả vật liệu và/hoặc trang thiết bị y tế bao gồm mục đích sử dụng (ví dụ thành phần hoá 

học, chế biến, điều hoà và xử lý bề mặt); 

b) mô tả và xác minh các phương pháp thử, điều kiện thử, vật liệu thử và các thủ tục thử; 

c) mô tả phương pháp phân tích bao gồm các giới hạn đánh giá; 

d) công bố sự phù hợp với các kỹ thuật phòng thí nghiệm thích hợp; 

e) kết quả thử, bao gồm bản tóm tắt; 
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f) phương pháp thống kê; 

g) giải thích và biện luận kết quả. 

7.2   Chi tiết cụ thể hơn như đã quy định trong hướng dẫn của OECD liên quan phải được bao gồm 

trong báo cáo thử nghiệm, nếu có hiệu lực. 
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Phụ lục A 

(tham khảo) 

 

Hệ thống thử biến đổi tế bào 

 

Các  hệ thống thử biến đổi tế bào có thể được sử dụng để tiền sàng lọc khả năng gây ung thư. 

Hướng dẫn các phép thử biến đổi tế bào in vitro được đề cập đến trong [12]. Tham khảo chi tiết 

hơn hệ thống thử biến đổi tế bào được trình bày trong thư mục tài liệu về các khảo nghiệm biến đổi 

tế bào. 

Có một số bằng chứng cho rằng các khảo nghiệm biến đổi tế bào hai bước có thể phát hiện các 

chất gây ung thư mà không có độc tính di truyền, nhưng tại thời điểm này không thể kết luận rằng 

tất cả các chất gây ung thư không có độc tính di truyền có thể phát hiện bằng các khảo nghiệm 

biến đổi tế bào. Chính vì vậy, các hệ thống thử biến đổi tế bào không thể được dùng như là một 

cách thay thế cho các nghiên cứu khả năng gây ung thư suốt đời trong ít nhất một loài gặm nhấm 

thích hợp. 
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Phụ lục B 

(tham khảo) 

Cơ sở của hệ thống phép thử 

B.1   Phép thử độc tính di truyền 

Chức năng chủ yếu của phép thử độc tính di truyền là nghiên cứu khả năng các sản phẩm gây ra 

những thay đổi di truyền trong con người mà có thể truyền qua tế bào mầm đến các thế hệ tương 

lai bằng các tế bào hoặc các sinh vật thử. Nhìn chung, số liệu khoa học trợ giúp cho lý thuyết phá 

huỷ ADN trong tế bào thực thể là một sự kiện quan trọng sự khởi đầu bệnh ung thư. Sự phá huỷ 

như vậy có thể gây ra đột biến và các phép thử để phát hiện hoạt tính độc di truyền cũng có thể 

nhận biết được các hoá chất có khả năng gây ra ung thư. Chính vì vậy, một số phép thử là có ích 

cho nghiên cứu hoạt tính gây ung thư giả định. 

Trong ngành độc học cổ điển, trong khi một vài thông số hoặc điểm cuối thích hợp có thể được 

quan sát trong một thiết kế thực nghiệm, thì điều này lại không đúng trong độc học di truyền. Tính 

đa dạng của các điểm đích di truyền thường cản trở sự phát hiện nhiều điểm cuối di truyền trong 

hệ thống từng phép thử. 

Khoảng mười lăm phép thử khác nhau được trích dẫn trong hướng dẫn thử nghiệm. Chọn phép thử 

phù hợp nhất để đáp ứng một yêu cầu cụ thể được kiểm soát bởi một số yếu tố. Các yếu tố này 

bao gồm loại thay đổi di truyền cần được phát hiện, hoặc khả năng trao đổi chất của hệ thống thử. 

Phải nhấn mạnh rằng không có thoả thuận quốc tế nào về sự kết hợp tốt nhất của các phép thử 

cho một mục đích cụ thể, mặc dù đã có nhiều nỗ lực để hài hoà việc chọn các phép thử phù hợp 

nhất. Đáng ghi nhận rằng có các phép thử gây đột biến khác đang được sử dụng hoặc đang phát 

triển, mặc dù không có hướng dẫn của OECD. Nên chú ý đến thoả thuận ICH/S2B hiện hành về 

dược phẩm. 

Các hoá chất tương tác với ADN gây ra thương tổn sau ảnh hưởng của các quá trình sửa đổi khác 

nhau, điều đó có thể dẫn đến những thay đổi di truyền ở mức độ gen, ví dụ như các đột biến gen 

hoặc đột biến điểm, các vùng mất đoạn nhỏ của gen, tái tổ hợp gián phân hoặc các thay đổi khác 

nhau trên nhiễm sắc thể có thể nhìn thấy dưới kính hiển vi, và các phép thử có sẵn để nghiên cứu 

từng sự kiện này. 

Tất nhiên các phép thử hiện hành và ngắn hạn không thể sao chép tất cả các giai đoạn của quá 

trình gây ung thư và sau đó có thể chỉ phát hiện được sự kiện đã đến pha khởi đầu, ví dụ như khả 

năng gây đột biến hoặc tổn thương ADN tách gen. Chính vì vậy, giá trị chính của những thủ tục 

này nằm trong khả năng nhận biết các chất có thể trong điều kiện tiếp xúc nhất định, hoặc là gây 

ung thư bởi một cơ chế độc tính di truyền trội hoặc là gây ra pha khởi đầu của quá trình gây ung 
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thư. Rõ ràng là từ sự phức tạp của quá trình phát sinh ung thư so với sự giản đơn của các phép thử 

ngắn hạn, mặc dù chúng cung cấp thông tin định tính có ích, nhưng cần chú ý đến giải thích về 

tính gây ung thư. 

Vì không có một phép thử đơn lẻ nào chứng tỏ khả năng phát hiện các chất gây đột biến và gây 

ung thư ở động vật có vú với mức độ chính xác và có thể tái lập được chấp nhận, nên thực nghiệm 

khoa học thường áp dụng các phép thử này trong “các viên pin”.  Thông tin ban đầu về khả năng 

gây đột biến của một chất có thể nhận được bằng các phép thử đo các đột biến gen và phá huỷ 

nhiễm sắc thể. Do các qui trình thử đơn lẻ cần phải điều tra các điểm đích này nên phép thử cần 

có một bộ pin. 

B.2   Nghiên cứu khả năng gây ung thư 

Mục tiêu của một nghiên cứu khả năng gây ung thư lâu dài là quan sát các động vật thử trong một 

phần quãng đời tồn tại, qua sự phát triển của các tổn thương khối u, trong và sau khi tiếp xúc với 

các liều khác nhau của một chất thử theo một tuyến thích hợp. Một phép thử như vậy yêu cầu phải 

lập kế hoạch cẩn thận và lập thành văn bản thiết kế thực nghiệm (xem Phụ lục C), Phân tích bệnh 

lý học với chất lượng cao và phân tích thống kê một cách chính xác. 

B.3   Phép thử độc tính sinh sản/phát triển 

Các phép thử độc tính sinh sản bao trùm các lĩnh vực sinh sản, khả năng sinh sản và hình thành 

quái thai. Người ta đã tìm thấy rằng nhiều chất có thể tác động đến quá trình thụ tinh và sinh sản, 

thường thì âm ỉ không có bất kỳ dấu hiệu độc nào. Khả năng sinh sản có thể bị tác động ở cả đực  

lẫn cái, và các tác động có thể là từ giảm khả năng sinh sản đến vô sinh hoàn toàn. 

Hình thành quái thai liên quan đến các tác động có hại của một chất đến sự phát triển của phôi và 

bào thai. Độc tính sinh sản là một mặt quan trọng ảnh hưởng đến sức khoẻ của con người. Các kỹ 

thuật thử đang phát triển và quan điểm của các phép thử kết hợp bao trùm mọi khía cạnh của độc 

học sinh sản đang có nhiều hứa hẹn. 
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Phụ lục C 

(tham khảo) 

Vai trò nghiên cứu ung thư do cấy ghép 

C.1   Quy định chung 

Các khối u gây ra do cấy ghép được biết nhiều đến trong thực nghiệm trên chuột. Hiện tượng này 

được gọi là “sinh ung thư cơ thể ngoại lai” hoặc “sinh ung thư trạng thái rắn”. Hiện tượng này được 

tóm tắt như sau. 

Khối u thường phát triển quanh hoặc gần cơ quan cấy ghép với tần xuất phụ thuộc vào một vài  

yếu tố: 

a) kích thước của cơ quan cấy ghép (bộ phận cấy ghép lớn thường sinh ra nhiều bướu thịt hơn bộ 

phận cấy ghép nhỏ); 

b) dạng của bộ phận cấy ghép (dạng đĩa được xem là hiệu quả nhất); 

c) độ nhẵn của bộ phận cấy ghép (bộ phận cấy ghép có bề mặt thô thường có ít khả năng ung 

thư hơn bề mặt nhẵn); 

d) liên tục của vùng bề mặt (lỗ trong bộ phận cấy ghép càng lớn thì nguy cơ gây ra khối u  

càng thấp); 

e)  với vật liệu nhất định, độ dày của bộ phận cấy ghép (bộ phận cấy ghép càng dày thì càng gây 

ra nhiều bướu thịt); 

f) thời gian bộ phận cấy ghép lưu lại trong mô. 

Cùng một vật liệu mà hình thành khối u dạng phim hoặc tờ, sẽ tạo ra ít hơn hoặc không có khối u 

với hầu hết các bộ phận khi được cấy ghép ở dạng vật liệu bột, sợi hoặc xốp[34],[35]. 

Mặt khác, nhiều báo cáo chỉ ra sự khác nhau của nguy cơ hình thành khối u trong các vật liệu 

khác nhau có cùng hình dạng hoặc cỡ dùng cùng phương pháp thực nghiệm trên động vật. 

Những hiểu biết về cơ chế được tóm tắt trong chuyên khảo IARC[35]. 

C.2   Quá trình và cơ sở của quyết định 

Trong các trường hợp này, nhóm làm việc đã soát xét các hướng dẫn hiện hành trong  

TCVN 7391-3 : 2005 (ISO 10993-3) về thiết kế các nghiên cứu khả năng gây ung thư. 

Nhóm làm việc đã trình bày số liệu sử dụng phương pháp cụ thể bao gồm một hình dạng xác định 

và nhất quán đối với mọi vật liệu cấy ghép[36]. Phương pháp liên quan đến quá trình cấy ghép dưới 
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da hai năm của một bộ phận cấy ghép dạng phim có kích thước 10 mm x 20 mm (0,5 mm đến  

1,0 mm) trong 30 đến 50 chuột đực dòng Wistar hoặc F344 với số lượng xác định. Các số liệu này 

chứng minh mức tăng có ý nghĩa số lượng khối u đã phát hiện trong các động vật thử so với nhóm 

đối chứng âm tính với tất cả các vật liệu đã thử, bao gồm những đối chứng âm phi thực. Tỷ lệ của 

các động vật thử có các khối u biến đổi từ 7 % đối với silicon đến 70 % đối với polyetylen, tuy 

nhiên chỉ có ít biến đổi (5 %, 7 % và 10 %) khi các nghiên cứu được lặp lại với silicon. Nhóm làm 

việc cũng xem xét một trình bày về lý thuyết mới gợi ý rằng khả năng gây ung thư trạng thái rắn có 

thể liên quan với sự nhiễu thông tin liên bào nối khe gây ra bởi các tương tác tế bào/vật liệu[37]. 

Nhóm làm việc coi lý thuyết này có hứa hẹn nhưng lại xem sự tương quan của nó với nguy cơ gây 

ung thư là mơ hồ. 

Trong khi thảo luận, các đại diện từ cơ quan điều hành châu Âu, Nhật Bản và Hoa Kỳ đồng ý rằng 

không quyết định nào về nguy cơ ung thư được đưa ra dựa trên cơ sở một mình khả năng gây ung 

thư trạng thái rắn. Trong một vài ví dụ đã biết, khi quyết định về nguy cơ gây ung thư được tạo ra 

do sử dụng các kết quả gây ung thư trạng thái rắn, thì luôn có số liệu trợ giúp, ví dụ như số liệu về 

đột biến dương tính. 

Tiến hành nghiên cứu độc tính gây ung thư do cấy ghép đòi hỏi các thủ tục xâm nhập phẫu thuật 

trên cả động vật thử và động vật đối chứng (đối chứng âm). Chính vì vậy phải có chi phí đáng kể 

để chăm sóc động vật khi tiến hành một nghiên cứu như vậy. Nghiên cứu phương pháp luận về 

khả năng gây ung thư trong quá trình xem xét tiêu chuẩn này, nhóm làm việc đã cân nhắc cần 

sớm có nghiên cứu bằng thực nghiệm cấy ghép để xác minh các nguy cơ đến con người. Cơ sở trợ 

giúp thiếu vai trò rõ ràng đối với các nghiên cứu cấy ghép này trong các quyết định ảnh hưởng đến 

việc đánh giá an toàn sinh học kết hợp với chi phí chăm sóc động vật cụ thể. 

Tuy nhiên, nếu các nghiên cứu khả năng gây ung thư được coi là cần thiết (xem 5.4.1), thì phương 

pháp được cung cấp trong C.3 có thể trợ giúp cho giải thích về các nghiên cứu khả năng gây ung 

thư tiến hành bởi cấy ghép. Nếu các nghiên cứu như vậy được thực hiện, thì sự cần thiết thiết kế 

nghiên cứu phải được xác minh là đúng và vai trò của nghiên cứu trong đánh giá nguy cơ đối với 

con người phải được mô tả. 

C.3   Nghiên cứu khả năng gây ung thư được tiến hành như phép thử cấy ghép 

Nếu quy trình lựa chọn này được thực hiện, thì tiến hành theo phương pháp dưới đây. 

Trong khi một nhóm liều cực đại được cấy ghép một lần (MID) có thể là đủ, thì các nhóm hai liều 

bao gồm MID và một phần của nó (thường là 1/2 MID) được đề nghị. Nhóm đối chứng âm thường 

nhận được hình dạng có thể so sánh được của vật liệu đã chấp nhận trong lâm sàng hoặc vật liệu 

kiểm tra đối chứng được biết là không có khả năng gây ung thư, ví dụ như bộ phận cấy ghép bằng 

polyetylen. 
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Trong các phép thử khả năng gây ung thư trên các động vật gặm nhấm, MID của một vật liệu 

hoặc trang thiết bị y tế phải được áp dụng. Nếu có thể, liều này, tính bằng mg/kg, phải được tăng 

lên do sự tiếp xúc với con người trong trường hợp xấu nhất. 

Khối lượng và/hoặc diện tích bề mặt xác định liều cấy ghép nên vượt quá tiếp xúc lâm sàng mong 

đợi. Cơ sở lựa chọn liều phải được lập thành văn bản. Khi phù hợp, bộ phận cấy ghép được tạo 

thành phù hợp với ISO 10993-6 nên được làm bằng vật liệu thử và xem xét kỹ khả năng gây ung 

thư trạng thái rắn (tác động Oppenheimer, xem thư mục tài liệu về kiểm nghiệm khả năng gây ung 

thư và độc tính di truyền[31]). 
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